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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ KHỐI 5 - 6 TUỔI  

Chủ đề: Gia đình 

Thời gian thực hiện: 4 tuần 

Từ ngày 20/10 đến hết ngày 14/11/2025 

I. Mục tiêu 

Mục tiêu giáo dục Nội dung – Hoạt động giáo dục 

1. Phát triển thể chất 

a. Phát triển vận động 

- MT1. Thực hiện được đúng, thuần thục 

các động tác của bài tập thể dục theo hiêu 

lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. 

Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 

* Tổ chức cho trẻ tập bài tập thể dục sáng và bài tập phát 

triển chung các động tác: T1, B1, C4, B1; T2, B3, C1, B1; 

Bài hát : Cả nhà thương nhau, Tiếng chú gà trống gọi  

+ Tay vai: Hai tay giơ thẳng qua đầu đưa về phía trước 

hai tay sang ngang bằng vai đưa ra sau hạ hai tay xuống, 

tay xuôi theo người; Đứng thẳng 2 tay để trước ngực, 2 

cánh tay xoay tròn vào nhau, 2 tay giơ lên cao, 2 tay hạ 

xuèng; Đứng thẳng 2 chân bằng vai, 2 tay dang ngang bằng 

vài, 2 tay đưa ra trước, sang ngang và hạ tay xuống; KiÔng 

gót chân, 2 tay dang ngang. 

+ Bụng (lườn): Hai tay giơ lên cao cúi xuống chân chạm 

đất, giơ tay lên cao;chân bước sang ngang, 2 tay dang 

ngang, quay người sang 2 bên; Đứng thẳng, hai tay gập lại, 

đầu ngón tay chạm vai, nghiêng người sang phải, sang trái; 

chân bước sang ngang, 2 tay giơ lên cao2 lòng bàn tay úp 

vào nhau.     

+ Chân: Nâng cao chân, gập gối;  2 gót chân chôm vào 

nhau, 2 tay chống hông, nhún xuống, đầu gối hơi khụy, 

đứng thẳng lên; Đứng thẳng 2 gót chân chôm vào nhau, 2 

tay chống hông nhún xuống đầu gối hơi khuỵu, đứng lên; 

chân khuỵu gối, 2 tay đưa về phía trước. 

+ Bật: Giậm chân tại chỗ, tay vung mạnh; Hai tay chống 

hông bật tiến về các phía trước; Giậm chân tại chỗ, tay 

vung mạnh; Hai tay chống hông bật tiến về các phía trước. 

- MT4. Phối hợp tốt tay – mắt trong vận 

động. 

* HĐ học: 

+ Chuyền bóng qua đầu 

- MT5. Thể hiện: nhanh, mạnh, khéo 

trong thực hiện bài tập tổng hợp 

*HĐ học: 

- Bò bằng bàn tay bàn chân 4-5m 

- Bật liên tục vào vòng 

- Bật xa 40cm 

b. Giáo dục dinh dưỡng 

- MT9. Nói được tên 1 số món ăn cần có 

trong bữa ăn hàng ngày và dạng chế biến 

* HĐG: Dạy trẻ làm quen với một số thao tác đơn giản 

trong chế biến một số món ăn, thức uống 
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đơn giản: Rau có thể luộc, nấu canh: thịt 

có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu 

cháo… 

 

- MT12. Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn 

uống thành thạo. 

- Sử dụng đồ dung phục vụ ăn uống. 

HĐTC: Tập luyện 1 số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe 

- MT15. Biết bàn là, bếp điện, bếp lò 

đang đun, phích nước nóng…là những 

vật dụng nguy hiểm và nói được mối 

nguy hiểm khi đến gần; không ngịch các 

vật sắc nhọn. 

- Gọi tên 1 số đồ vật nguy hiểm. 

- Nhận biết, phòng tránh những đồ dùng, vật dụng nguy 

hiểm đến tính mạng. 

- Tác hại của 1 số việc nguy hiểm 

*HĐTC: 

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

- MT24. Phân loại các đối tượng theo các 

dấu hiệu khác nhau. 

- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 – 3 dấu hiệu. 

*HĐH: Tìm hiểu 1 số đồ dùng ăn uống trong gia đình 

- MT30. Đếm trên đối tượng trong phạm 

vi 10 và đếm theo khả năng 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả 

năng. 

* HĐH:- Đếm đến 6 và đếm theo khả năng.  

- Nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6 

- MT31. So sánh số lượng 3 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10; nói được các từ: 

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn, ít nhất. 

- Dạy trẻ đếm các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm 

vi 10: 

* HĐH: Nhận biết mối quan hệ hơn kém trong phạm vi 6 

- MT36. Biết sắp xếp các đối tượng theo 

trình tự nhất định theo yêu cầu. 

- Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan 

- MT44. Nói tên, tuổi, giới tính, công 

việc hàng ngày của các thành viên trong 

gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem 

ảnh về gia đình 

- Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ, sở 

thích của các thành viên trong gia đình; quy mô gia đình 

(gia đình nhỏ, gia đình lớn), nhu cầu của gia đình. 

*QCN:  Trẻ có quyền được biết và chia sẻ về gia đình của 

mình, thể hiện sự tự hào và yêu thương với các thành viên 

trong gia đình 

- Trẻ có bổn phận tôn trọng, lế phép và biết ơn đối với ông 

bà bố mẹ  

- Biết giúp đỡ, quan tâm, tránh làm phiền lòng cho những 

người thân 

- Giữ gìn tài sản gia đình 

* HĐH: Tìm hiểu về gia đình, Trò chuyện về mối quan 

hệ họ hàng trong gia đình. 

- MT45. Nói địa chỉ gia đình mình (số 

nhà, đường phố/ thôn/xóm/ số điện thoại 

… khi được hỏi và trò chuyện 

- Địa chỉ, SĐT gia đình 

* HĐH: Tìm hiểu về ngôi nhà của bé 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

- MT52. Thực hiện được các yêu cầu 

trong hoạt động tập thể. Ví dụ: Các bạn 

có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang 

- Hiểu từ khái quát, từ trái nghĩa 

- Hiểu và làm theo được 2- 3 yêu cầu liên tiếp 

*ATGT:  - Trẻ tham gia trò chơi mô phỏng giao thông:  
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bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ 

cái H đứng sang bên trái” 

làm người đi bộ, người điều khiển giao thông, tuân theo tín 

hiệu. 

- Trẻ thực hiện đúng các yêu cầu như: “Dừng lại khi đèn 

đỏ”, “Đi khi đèn xanh” 

*QCN:  Trẻ có quyền tham gia vào các hoạt động tập thể, 

được hòa nhập, chia sẻ và hợp tác với bạn bè trong các 

hoạt động nhóm. 

-  Trẻ có bổn phận thực hiện các yêu cầu trong hoạt động 

tập thể, tôn trọng và hợp tác với bạn bè làm việc nhóm để 

đạt được mục tiêu chung 

* HĐH, HĐC 

- MT54. Lắng nghe và nhận xét ý kiến 

của người đối thoại. 

- Nghe, hiểu nội dung các câu đơn, câu mở, câu phức  

* HĐ đón trẻ, trò chuyện: Biết thực hiên 1 số yêu cầu của 

cô giáo hoặc của các bạn… 

* HĐ học: Kể chuyện: Ba cô gái, Tích chu, bàn tay có nụ 

hôn 

- MT59. Đọc biểu cảm bài thơ / ca dao / 

đồng dao...  

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè... phù hợp với 

độ tuổi. 

 * HĐ học: Đọc thơ: Làm Anh; Giữa vòng gió thơm 

- MT68. Nhận dạng được các chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng việt.  

- Nhận dạng các chữ cái  

* HĐ học: Làm quen với chữ cái: e, ê 

4. Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội 

- MT70. Nói được họ tên, tuổi, giới tính 

của bản thân, tên của bố, mẹ; địa chỉ nhà 

hoặc điện thoại 

- Tên tuổi, giới tính, khả năng, sở thích của bản thân. 

- Nói được thông tin cơ bản của gia đình: Tên của các 

thành viên trong gia đình, địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ. 

*QCN:  Trẻ có quyền được biết và chia sẻ thông tin cơ bản 

về bản thân, gia đình và nơi ở để mọi người có thể hỗ trợ 

khi cần. 

- Trẻ có bổn phận nhớ và chia sẻ chính xác thông tin cá 

nhân khi được hỏi để đảm bảo an toàn và kết nối với cộng 

đồng 

- MT73. Biết mình là con/ cháu/ 

anh/chị/em trong gia đình. 

- Vị trí của bản thân trong gia đình. 

* HĐH, đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện: Con tên là gì? Gia 

đình con có những ai? Có mấy anh/chị/em…..? 

- MT83. Thực hiện được 1 số quy định ở 

lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi 

chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không 

làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, 

bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin 

phép 

- Một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (Để đồ 

dùng, đồ chơi đúng chỗ, trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải 

lề đường). 

- Thực hiện các quy tắc trong sinh hoạt hàng ngày: chào 

hỏi, xưng hô lễ phép với người lớn. 

* HĐ đón trẻ, trả trẻ, trò chuyện: Biết để đúng đồ dùng 

vào nơi quy định, biết xin phép cô khi đi vệ sinh … 

- Trẻ biết tôn trọng, hợp tác, chấp nhận 
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5. Giáo dục phát triển thẩm mĩ 

- MT94. Chăm chú ý lắng nghe, hưởng 

ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, lắc lư, thể 

hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài 

hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng 

dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện. 

- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, nhạc dân ca, nhac cổ điển). 

- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) 

của các bài hát, bản nhạc. 

- Lắng nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe 

kể câu chuyện. 

* HĐ học: Ba ngọn nến lung linh, gia đình nhỏ hạnh phúc 

to 

- MT97. Vận động nhịp nhàng phù hợp 

với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (Vỗ tay theo phách, 

nhịp, tiết tấu, vận động minh họa). 

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện 

sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu 

*HĐH: 

 Hát: Bàn tay mẹ , cả nhà thương nhau 

 VĐTN: Cả nhà thương nhau 

- MT99. Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo 

thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố 

cục cân đối. 

- Phối hợp kĩ năng vẽ để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình dáng/ đường nét và bố cục 

* HĐ học: Dạy trẻ vẽ: Vẽ cái ô (mẫu) 

- MT100. Biết phối hợp các kĩ năng cắt, 

xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc 

hài hòa, bố cục cân đối. 

- Phối hợp kĩ năng cắt, xé, dán để tạo ra sản phẩm có màu 

sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục 

*ATGT:  Trẻ biết vẽ, xé dán đèn giao thông, biển báo các 

loại bằng giấy bìa, giấy màu 

- Trẻ biết tô màu đèn giao thông, trang trí biển báo phù 

hợp 

- Trẻ biết cắt dán đèn giao thông, biển báo các loại 

*HĐH: Cắt dán ngôi nhà(ĐT) 

II. Yêu cầu, chuẩn bị 

1. Yêu cầu 

- Biết được gia đình là nơi sống, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. 

- Biết tên, tuổi, nghề nghiệp, công việc của các thành viên trong gia đình. 

- Biết địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ (hoặc người thân). 

- Nhận biết được mối quan hệ giữa các thành viên (ông bà – bố mẹ – con cháu…). 

- Biết một số hoạt động sinh hoạt hàng ngày trong gia đình (ăn cơm, dọn dẹp, đi làm, đi học…). 

- Biết một số ngày lễ, ngày kỷ niệm của gia đình (sinh nhật, ngày cưới, ngày 8/3, 20/10...). 

- Biết giới thiệu bản thân và các thành viên trong gia đình. 

- Biết giúp đỡ bố mẹ, ông bà làm việc vừa sức (xếp đồ, lau bàn, tưới cây…). 

- Biết ứng xử lễ phép, thân mật, quan tâm đến người thân. 

- Biết phân biệt hành vi đúng – sai trong gia đình (biết vâng lời, không tranh cãi, không làm 

phiền khi người lớn làm việc…). 

- Biết vẽ, kể, hát, đọc thơ, đóng vai về chủ đề gia đình. 

- Yêu quý, kính trọng, biết ơn ông bà, bố mẹ và các thành viên trong gia đình. 
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- Hứng thú tham gia các hoạt động về chủ đề “Gia đình”. 

- Tự hào về gia đình của mình và biết giữ gìn tình cảm trong gia đình. 

2. Chuẩn bị 

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học 

- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ tự lựa chọn và 

sử dụng đồ vật, đồ chơi, tham gia vào các góc chơi, đồng thời thuận lợi cho sự quan sát của cô. 

- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ cho trẻ đảm bảo đúng yêu cầu quy định. 

- Trang trí lớp học theo chủ đề Gia đình và sử dụng đồ dùng đồ chơi mang tính địa phương.  

b. Đồ dùng dạy học của cô 

- Trẻ được học tập, vui chơi, trải nghiệm theo đúng kế hoạch. 

- Có bàn ghế, tủ, giá, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn, đa dạng phong phú, hấp dẫn về màu 

sắc.  

- Các loại sổ sách theo quy định. Ti vi, máy vi tính. Tranh ảnh minh họa 

- Các loại tranh ảnh, sách truyện về chủ đề Gia đình 

- Sưu tầm các đồ dùng đồ chơi, bài thơ, bài hát, câu chuyện liên quan đến chủ đề Gia đình 

- Tranh minh họa truyện: Ba cô gái, quả bầu tiên, Hai anh em, bàn tay có nụ hôn.  

- Tranh minh họa thơ: Giữa vòng giớ thơm, làm anh, mèo đi câu cá 

- Bộ thẻ chữ cái, chữ số.   

- Số nhà, mũ mèo, mũ chim, trống, sắc xô 

- Đồ chơi ngoài trời 

- Các cây xung quanh trưêng 

c. Tài liệu, học liệu của trẻ 

- Gạch nhựa, khối gỗ, hộp sữa, hộp giấy các loại để làm nhà, hàng rào. 

- Mô hình người, cây xanh, bàn ghế, ô tô, xe máy 

- Đồ chơi đồ dùng nấu ăn, quầy hàng các loại hoa quả, quần áo..., tiền, dây hoa trang trí 

- Trang phục: Tạp dề, mũ, áo ba lỗ, quần ngắn… 

- Đồ dùng nấu ăn, bộ đồ ăn – uống, chén bát, nồi niêu. 

- Điện thoại, tivi đồ chơi, bàn ghế, giường, chăn gối, bếp mini. 

- Một số đạo cụ nhỏ: tiền giả, túi xách, thực phẩm giả (rau, cá, thịt...). 

- Tranh ảnh, sách truyện về một số thành viên trong gia đình, kẹp giấy, tranh ảnh sách báo về 

gia đình 

- Góc thiên nhiên của lớp, 1 số dụng cụ: cuốc, xẻng, chép, kéo, bình tưới, sọt rác.. 

III. Kế hoạch giáo dục 

 

 

Tuần 1 

(Từ 20/10- 24/10) 

Tuần 2 

(Từ 27/10- 31/10) 

Tuần 3 

( Từ 03/11-  07/11) 

Tuần 4 

( Từ 10/11-  14/11) 

Lưu 

ý 

Chủ 

đề 

Gia đình bé Ngôi nhà gia đình 

ở 

Đồ dùng thân quen Họ hàng gia đình bé  

Đón - Đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng thân mật, dạy trẻ chào bố mẹ  
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trẻ 

Trò 

chuyện 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- T1: Trò chuyện về gia đình, các thành viên, cuộc sống, các hoạt động trong gia 

đình, nghề nghiệp của bố mẹ và công việc của bố mẹ vẫn làm 

- T2: Trò chuyện về ngôi nhà của bé, địa chỉ của nhà, các kiểu nhà khác nhau, 

nguyên vật liệu để làm nhà, 1 số nghề làm nên ngôi nhà; cách dọn dẹp, giữ gìn 

nhà cửa 

- T3: Trò chuyện với trẻ về các đồ dùng trong gia đình: tên gọi, đặc điểm, chất 

liệu, công dụng, cách sử dụng 

- T4: Trò chuyện về ngôi nhà của bé, địa chỉ của nhà, các kiểu nhà khác nhau, 

nguyên vật liệu để làm nhà, 1 số nghề làm nên ngôi nhà; cách dọn dẹp, giữ gìn 

nhà cửa 

TD 

sáng 

- Hô hấp 3: (T1+T3)Làm động tác hái hoa, ngửi hoa. Hai tay làm động tác hái hoa ở 

phía trước, sau đó đưa tay lên mũi ngửi; (T2+T4): Làm tiếng gà gáy “ó ó o ó ò ...”: 

1 chân bước chéo lên phía trước, 2 tay đưa từ miệng mở rộng sang 2 bên 

- Tay vai: T1: Hai tay giơ thẳng qua đầu đưa về phía trước hai tay sang ngang 

bằng vai đưa ra sau hạ hai tay xuống, tay xuôi theo người; T2: Đứng thẳng 2 tay để 

trước ngực, 2 cánh tay xoay tròn vào nhau, 2 tay giơ lên cao, 2 tay hạ xuống; T3: Đứng 

thẳng 2 chân bằng vai, 2 tay dang ngang bằng vai, 2 tay đưa ra trước, sang ngang và 

hạ tay xuống; T4: KiÔng gót chân, 2 tay dang ngang. 

- Bụng (lườn): T1: Hai tay giơ lên cao cúi xuống chân chạm đất, giơ tay lên cao; T2: 

Chân bước sang ngang, 2 tay dang ngang, quay người sang 2 bên; T3: Đứng thẳng, 

hai tay gập lại, đầu ngón tay chạm vai, nghiêng người sang phải, sang trái; T4: Chân 

bước sang ngang, 2 tay giơ lên cao2 lòng bàn tay úp vào nhau.     

- Chân: T1: Nâng cao chân, gập gối; T2: 2 gót chân chôm vào nhau, 2 tay chống 

hông, nhún xuống, đầu gối hơi khụy, đứng thẳng lên; T3: Đứng thẳng 2 gót chân 

chôm vào nhau, 2 tay chống hông nhún xuống đầu gối hơi khuỵu, đứng lên; T4: 

Chân khuỵu gối, 2 tay đưa về phía trước. 

- Bật: T1: Bật tiến về phía trước; T2: Giậm chân tại chỗ, tay vung mạnh; T3: Hai 

tay chống hông bật tiến về các phía trước; T4: Giậm chân tại chỗ, tay vung mạnh. 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 

2 

KPXH 

Trò chuyện 

về những 

người thân 

trong gia 

đình. 

KPKH 

- Tìm hiểu về 

ngôi nhà bé ở 

(5E) 

KPKH 

- Tìm hiểu 1 số 

đồ dùng ăn uống 

trong gia đình 

KPXH 

- Trò chuyện giữa 

mối quan hệ giữa bé 

và họ hàng của bé 

 

3 Tạo hình 

Cắt, dán 

ngôi nhà (Đề 

tài) 

Âm nhạc 

- VĐTN: Bàn tay 

mẹ 

- NH: Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to 

- TCAN: Bộ gõ 

âm thanh  

Tạo hình 

- Vẽ cái ô (Mẫu) 

 

Âm nhạc 

VĐMH: Nhà mình 

rất vui (ĐM-ST) 
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4 Thể dục 

- BTPTC: 

*T1, C4, B1, 

B1 

- V§CB: Bò 

bằng bàn tay, 

bàn chân 4m-

5m 

- TCV§: 

ChuyÒn 

bãng  

Thể dục 

- BTPTC: TH bµi 

“Cả nhà thương 

nhau”. 

- V§CB: Bật xa 

40cm 

- TCVĐ: Đua 

thuyền trên cạn 

Thể dục 

- BTPTC: Tập các 

§T: T2, B3,C1, 

*B1 

- VĐCB: Bật liên 

tục vào vòng 

- TCVĐ: Chuyển 

vòng 

Thể dục 

- BTPTC: Tập bài 

“Tiếng chú gà trống 

gọi”. 

- V§CB: Chuyền bắt 

bóng qua đầu qua 

chân 

- TCVĐ: Bạn ở 

đâu.   

 

5 LQVH 

- Thơ: Giữa 

vòng gió 

thơm 

LQVH 

- Làm quen chữ 

cái: e, ª  

LQVH 

- Kể chuyện: Ba 

cô gái  

 

LQVH 

- Thơ: Làm anh 

 

6 LQVT 

- Ghép thành 

cặp những 

ĐT có liên 

quan 

LQVT 

- Nhận biết 

nhóm có 6 đối 

tượng. Nhận biết 

số 6 

LQVT 

- Đếm đến 6 và 

đếm theo khả năng. 

LQVT 

- Nhận biết mối 

quan hệ hơn kém 

trong phạm vi 6 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 

2 

- Trò chuyện 

về thời tiết. 

- TCVĐ: Thá 

tìm chuồng. 

- Chơi tự do: 

Chơi với lá 

cây, phấn, 

hột hạt, nấm. 

- Trò chơi vận 

động: Đi cà 

kheo.  

- Chơi tự do: 

Chơi với bóng, 

chơi ghép nấm, lá 

cây, giấy báo cũ 

- Quan sát: Cây 

thiết mộc lan 

- TCVĐ: Chú sâu 

vui nhộn 

- Ch¬i tù do: Chơi 

với lá cây, xếp 

h×nh nấm, phấn, 

ghép hoa 

- TCVĐ: Những 

chú sâu thần tốc 

- Chơi tự do: Làm 

các con vật bằng lá 

cây, câu cá, phấn 

bảng, hột hạt 

 

3 - TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột.  

- Chơi tự do: 

Vẽ theo ý 

thích, làm 

đồ chơi bằng 

lá cây, ghép 

hoa, ghép 

hình que. 

- Quan sát: Cái 

xoong - cái đĩa. 

- Trò chơi vận 

động: Tạo dáng.  

- Chơi tự do: 

Chơi bảng nút 

chai, vẽ các kiểu 

nhà, gấp đồ chơi 

bằng giấy, bảng 

xâu dây 

- TCVĐ: Chuyển 

bóng bằng cốc 

- Chơi tự do: Chơi 

ghép hoa, cắp 

cua, vẽ phấn theo ý  

thích, ghép nấm 

 

- Quan sát: Chậu 

cây hoa địa lan - 

Chậu cây dạ ngọc 

minh châu 

- Chơi tự do: Vẽ các 

loại hoa, bảng chun, 

xâu hoa, bộ học 

chữ và số 

 

4 - Quan sát: 

Cây hoa 

hồng 

- TCVĐ: Ai 

- Chơi vận động: 

Nhảy bao bố 

- Chơi tự do: 

Làm các con vật 

- Quan sát: Cây hoa 

trà. 

- Chơi tự do: Chơi 

víi bảng nút chai, 

- TCVĐ: Chuyền 

vòng  

- Chơi tự do: Cho trẻ 

chơi ghép nấm, 
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nhanh hơn. 

- Chơi tự do: 

Chơi với 

bóng, Ggiấy, 

lá cây, xếp 

nấm 

bằng lá cây, chơi 

ghép nấm, phấn, 

hột hạt 

bảng xâu dây, 

ghép hoa, xâu hoa 

 

chơi câu cá, lá cây, 

cắp cua. 

 

5 - TCVĐ: 

ChuyÒn 

bãng 

- Chơi tự do: 

Chơi làm đồ 

chơi bằng lá 

cây, bóng, 

ghép hoa, 

giấy 

- Quan sát: Cây 

lộc vừng - cây 

sấu. 

- Trò chơi vận 

động: Gieo hạt. 

- Chơi tự do: 

Chơi vẽ các loại 

quả, chơi boling, 

xếp hình que, 

xâu dây 

- TCVĐ:  Xỏ kim 

luồn chỉ. 

- Chơi tự do: Chơi 

xếp nhà bằng hột 

hạt, xâu hoa, ghép 

hoa, ghép nấm, vẽ 

tự do 

- Quan sát: Cây 

bưởi 

- TCVĐ: Đua tài 

đua sức. 

- Chơi tự do: Chơi 

làm các con vật 

bằng lá cây, chơi 

“Cắp cua”,  cát và 

nước, giấy 

 

6 - Quan sát: 

Chậu cây 

địa lan - 

Chậu cây 

hoa hồng. 

- Chơi tự do: 

Chơi câu cá, 

lá cây, xâu 

hoa, ghép 

nấm. 

- Trò chơi vận 

động: Đàn kiến 

nhỏ 

- Chơi tự do: 

Chơi lá cây, 

phấn bảng, búng, 

bộ học chữ và số 

- Quan sát: Chậu 

cây ngọc anh. 

- Chơi tự do: Chơi 

với phấn, bowling, 

lá cây, bảng xâu 

dây 

 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ.  

- Chơi tự do: Vẽ 

theo ý thích, làm 

đồ chơi bằng lá 

cây, bóng, ghép 

hoa, giấy 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc xây dựng  

T1+T2: Xây dựng ngôi nhà của bé 

T3 + T4: Xây khu nhà vườn 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn 

thiện công trình: Ngôi nhà của bé. 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận 

chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa 

+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép...... 

+ Nút nhựa, mẩu gỗ, mẩu xốp, gạch, các loại cây, ghế, đồ chơi ngoài trời, hột hạt, 

que... 
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c. Cách chơi: 

- Trẻ bầu chọn nhóm trưởng, nhóm trưởng phân công công việc cho từng người: người 

trồng cây bóng mát, người trồng hoa, người xây tường bao, lối đi.... Hết giờ về ăn 

uống, nghỉ ngơi hoặc đi kiểm tra sức khỏe. Chủ công trình giới thiệu 

2. Góc phân vai 

T1 + T2 : Nấu ăn, Bán hàng 

T3 + T4: Chơi gia đình, nấu ăn 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ nhập vai chơi một cách tự nhiên, biết bắt chước công việc hàng ngày của người 

lớn, biết một số thao tác nấu các món ăn đơn giản. Biết ứng xử đúng mực với từng 

người trong xã hội. 

- Trẻ biết giao tiếp giữa người mua và người bán 

- Trẻ biết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình 

b. Chuẩn bị:  

- Đå dùng nÊu ăn, đồ dùng gia đình (Xoong, cối, chảo, bát, đìa, thìa muôi, đũa …. 

gạo, thịt, cá, trứng, sữa….) 

- Cây xanh, cây hoa, tiền mua hàng và trả lại tiền thừa… 

c. Cách chơi: 

- Nấu các món ăn cho gia đình, người bán hàng giao đúng hàng và trả lại tiền thừa. 

- Biết mua bán trao đổi giữa ngưêi bán hàng và mua hàng 

- Biết trò chuyện, cách xưng hô giữa các thành viên trong gia đình 

3. Góc học tập:  

T1: Ghép hình bằng que kem, bảng học chữ cái và số 

T2: Xếp chữ cái, xếp số đã học, vẽ hình theo khuôn 

T3: Ghép que kem các đồ dùng gia đình. 

T4: Ghép que kem, bảng nút chai. 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ biết ghép đúng hình về đồ dùng trong gia đình 

- TrÎ biết chọn nút chai phù hợp với chữ và số trên bảng chơi với nút chai. 

- Rèn luyện kỹ năng đếm và nhận biết chữ cái, rèn kĩ năng vận động tinh khéo 

léo của ngón tay khi xếp các que kem thành các đồ dùng trong gia đình. Phát triển 

tư duy cho trẻ 

b. Chuẩn bị:  

- Bộ đomino, que kem, nút chai, bộ bảng chơi với nút chai, khuôn vẽ 

- Que kem vẽ các đồ dùng gia đình: giường, tủ, bàn, ghế, bát, đĩa, ti vi, tủ lạnh 

c. Cách chơi: 

+ TrÎ chọn trang phục phù hợp với bạn trai hay bạn gái 

+ Trẻ biết chơi với domino và biết xếp các con số theo bộ toán 

+ Trẻ xếp que kem thành hình các bộ phận của cơ thể. 

4. Góc nghệ thuật:  

T1: Vẽ, tô màu người thân trong gia đình, hát múa về gia đình 

T2 + T4: Vẽ, tô màu, cắt xé dán các kiểu nhà 
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T3: Vẽ, nặn các đồ dùng gia đình 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Rèn luyện và phát triển các kĩ năng cắt, vẽ, xé, dán đồ dùng và người thân trong 

gia đình. 

- Trẻ biết bố cục cho bức tranh hài hòa 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b. Chuẩn bị:  

+ Giấy A4, bút sáp màu, xốp, giấy màu, keo dán, đất nặn, bảng con, đĩa nhựa, 

tranh các loại hoa quả, thực phẩm 

+ Giấy vẽ, bút sáp màu, giấy màu, keo dán, đất nặn, bảng con, đĩa nhựa. 1 số vật 

mẫu đồ dùng đồ chơi. 

+ Hộp bìa cứng, giấy màu, keo dán 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ tự làm theo ý tưởng của mình 

+ Trẻ quan sát các mẫu đồ dùng đồ chơi, tự chọn nguyên vật liệu và làm các đồ 

dùng đồ chơi mình thích. 

+ Trẻ tự vẽ và tô màu theo ý thích, nặn đồ chơi mà mình thích 

5. Góc sách truyện:  

T1 + T2: Xem sách truyện về gia đình. Tô, tìm chữ cái đã học 

T3 + T4: Xem sách truyện về gia đình và các đồ dùng gia đình 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Rèn kĩ năng tô màu và tìm chữ cái đã học 

- Trẻ hiểu nội dung tranh, kể chuyện theo tranh  

b. Chuẩn bị:  

- Tranh ảnh, sách truyện về gia đình, về các đồ dùng gia đình có kèm chữ viết. 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ trao đổi với nhau về nội dung các tranh. 

+ Trẻ xem tranh và trả lời câu hỏi vÒ nội dung câu chuyện, bài thơ trong sách 

6. Góc thiên nhiên:  

(T1 +T2+T3+T4): Chăm sóc góc thiên nhiên, chơi với cát và nước 

a. Mục đích, yêu cầu:  

- Trẻ yêu thích thiên nhiên, thích tìm tòi khám phá thiên nhiên, biết tự mình chăm 

sóc cây cảnh của lớp. 

b. Chuẩn bị:  

+ 1 số dụng cụ: cuốc, xẻng, chép, kéo, bình tưới, sọt rác, chậu cát, chậu nước, chai lọ 

nhựa, ca, phễu... 

c. Cách chơi: 

+ Trẻ xới đất, lau lá cây, cắt tỉa lá úa, tới cây.. 

Hoạt 

động 

ăn, 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng.  

- Rèn cho trẻ khi ăn không làm rơi vãi cơm ra ngoài, không nói chuyện trong giờ ăn 
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ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn cho trẻ ngủ đúng giờ giấc, ngủ đúng tư thế  

- Tạo cho trẻ tâm thế thoái mái khi ngủ dậy và trưíc khi ăn phụ 

Hoạt 

động 

chiều  

Thứ 2 HD TC 

MỚI 

- Chơi trò 

chơi: Nhà 

bé ở đâu? 

HD TC MỚI 

- Chơi trò chơi: 

Dọn về nhà mới 

HD TC MỚI 

- Chơi trò chơi: Đồ 

dùng làm bằng gì? 

HD TC MỚI 

- Chơi trò chơi: 

Nhanh tay nhanh 

mắt 

 

3 ÔN TẬP 

- KÓ 

chuyện: 

Tích Chu. 

ÔN TẬP 

Nghe kể chuyện: 

Ba cô gái 

ÔN TẬP 

Ôn bài thơ: Làm 

anh 

ÔN TẬP 

- Chăm sóc góc 

thiên nhiên. 

 

4 CHƠI TD 

 - Cho trẻ 

chơi tự do ở 

góc  

CHƠI TD 

- Cho trẻ chơi tự 

do ở góc 

CHƠI TD 

- Cho trẻ chơi tự do 

ở góc  

DẠY TRẺ KNS: 

- Dạy trẻ lòng hiếu 

thảo 

 

5 ÔN TẬP 

- Chơi trò 

chơi: Bạn ở 

đâu 

ÔN TẬP 

- Ôn luyện kỹ 

năng rửa tay, rửa 

mặt 

ÔN TẬP 

Nghe kể chuyện: 

Ba cô gái 

ÔN TẬP 

- Ôn luyện kỹ 

năng mặc áo khoác 

 

6 Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan  


